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Đạo Phú Yên

Thành đạo ở địa phận thôn Long Uyên huyện Đồng Xuân. Thành đất, bốn mặt trồng tre, chu vi dài
333 trượng, cao 8 thước 5 tấc, có 4 cửa, hào rộng 5 trượng, sâu 3 thước 5 tấc.

Đạo hạt1 đông giáp biển, tây giáp động Man, nam giáp đèo Đại Lĩnh (đèo Cả) huyện Quảng Phước
tỉnh Khánh Hoà, bắc giáp địa giới đèo Cù Mông huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định.

Đông tây cách nhau 70 dặm. Nam bắc cách nhau 172 dặm.

Đạo thống hạt 2 huyện:

1.Huyện Đồng Xuân, 3 tổng:
1.Tổng Xuân Đài 2.Tổng Xuân Sơn 3.Tổng Xuân Vinh

2. Huyện Tuy Hoà, 4 tổng:
1.Tổng Hoà Bình 2.Tổng Hoà Mỹ 3.Tổng Hoà Lạc 4.Tổng Hoà Đa

Núi có tên:

Trong đạo hạt thế núi liền nhau, đỉnh nhọn nhấp nhô, vòng vèo liên miên. Núi có tên thì có Cù
Mông, Mã Vụ, Thạch Lĩnh, Xuân Đài, Ôn Trì ở huyện Đồng Xuân; các núi Bảo Tháp, Thạch Bi, Chủ
Sơn, Đại Lĩnh ở huyện Tuy Hoà.

Sông lớn:

Sông trong đạo hạt đều nông hẹp, nêu sông lớn thì duy chỉ có sông Đà Diễn ở huyện Tuy Hoà mà thôi.

Đường đi:

-Một đường quan báo, phía bắc từ trạm Bình Phú, nam đến trạm Phú Hoà, gồm 6 trạm, dài 172 dặm.

-Một đường nhỏ từ thành đạo đi về phía đông đến huyện lỵ huyện Đồng Xuân, dài 5 dặm.

-Một đường nhỏ từ thành đạo đi về phía đông đến bãi nước tấn Xuân Đài, dài 23 dặm.

-Một đường nhỏ từ thành đạo đi về phía tây đến động Man, dài 47 dặm.

Đường biển:

Từ cửa tấn Cù Mông đến đầu địa giới tỉnh Khánh Hoà, nếu thuận dòng thì đi hết một ngày.

Đền miếu:

-Văn miếu: ở phía nam thành đạo, tại xã Ngân Sơn huyện Đồng Xuân, xây phía bên phải đền Khải
Thánh.

-Miếu Hội đồng: ở phía tây thành đạo, tại xã Xuân Đài huyện Đồng Xuân, xây phía bên phải miếu
Thành hoàng.

-Đền Biểu Trung: ở phía bắc huyện Đồng Xuân, trên hòn đảo ở cửa tấn Cù Mông tại thôn Vĩnh
Cửu, thờ các tướng sĩ đầu đời Trung hưng2 chết trận và ốm chết, gồm hơn 500 người.

                                                     
1 Đạo Phú Yên:  Xưa là đất Lâm ấp, sau bị Chiêm Thành chiếm. Năm Hồng Đức 1 (1470) Lê Thánh Tông

mở đất đến núi Thạch Bi, đặt phía nam thừa tuyên Quảng Nam đến núi Thạch Bi làm huyện Tuy Viễn ;
nhưng về sau Chiêm Thành lại chiếm lại từ đèo Cù Mông về phía nam. Thời chúa Nguyễn Hoàng mới thực sự
lấy đến núi Thạch Bi (1601), đặt phủ Phú Yên  (gồm 2 huyện Đồng Xuân và Tuy Hoà) thuộc dinh Trấn
Biên, sau đổi gọi là dinh Phú Yên. Đầu đời Gia Long đổi là trấn. Năm Minh Mệnh 12 (1831) đổi phủ Phú Yên
làm phủ Tuy Yên , năm thứ 13 (1832) đổi làm tỉnh Phú Yên . Năm Tự Đức 6 (1853) đổi làm
đạo. Thời gần đây (1976) hợp hai tỉnh Phú Yên-Khánh Hoà làm tỉnh Phú Khánh, nhưng từ 1986 đã tách riêng
như trước. Nay vẫn giữ tên cũ là tỉnh Phú Yên.

2 Chữ Trung hưng ở đây nói về nhà Nguyễn, chỉ thời kỳ (1793-1801) từ lúc Định vương Nguyễn Phúc Thuần bị
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Đồn luỹ:

-Đồn đất Phú Vĩnh: ở trên đỉnh núi thuộc thôn Phú Vĩnh huyện Đồng Xuân, bên trái vũng Vịnh
Lầm, dài rộng 6 trượng, cao 6 thước, nữ tường dày 6 thước, đặt 3 khẩu súng Oanh sơn, phái một viên
Suất đội, 15 binh lính đóng giữ.

-Luỹ núi Mũi Tra: ở phía trái đồn Phú Vĩnh, dài rộng 7 trượng, cao 6 thước, nữ tường dày 6 thước,
đặt 4 khẩu súng Oanh sơn, phái một viên Suất đội, 20 binh lính đóng giữ.

-Luỹ đất Ghềnh Dương: ở sơn phận thôn Tân Thạnh vũng Vịnh Lầm huyện Đồng Xuân, đối ngang
với phía phải hai đồn Phú Vĩnh và Mũi Tra, dài rộng 11 trượng 5 thước, cao 6 thước, nữ tường dày 8
thước, đặt hai khẩu súng Oanh sơn, phái một viên Suất đội và mười binh lính đến đóng giữ.

-Đồn Xuân Đài: ở phía trái đường quan báo trên đỉnh núi Xuân Đài, đồn xây bằng đá, dài rộng
mười trượng, cao 5 thước, nữ tường dày 6 thước, đặt 3 khẩu súng Oanh sơn, 2 khẩu súng Tị sơn, phái
một viên Suất đội và 10 binh lính đóng giữ.

-Luỹ đất Bán Nguyệt: ở phía phải bãi nước tấn Xuân Đài, dài rộng 27 trượng 7 thước, cao 6 thước,
nữ tường dày 8 thước, đặt 4 khẩu súng Oanh sơn, 2 khẩu súng Tị sơn, phái một viên Suất đội và 20
binh lính đóng giữ.

-Đồn đất Hà Bá: ở xã Xuân Đài huyện Đồng Xuân, dài rộng 10 trượng, cao 5 thước, nữ tường dày 8
thước, đặt 3 khẩu súng Oanh sơn, 2 khẩu súng Tị sơn, phái một viên Suất đội và 20 binh lính đóng giữ.

-Luỹ đất Phú Sơn: ở thôn Lễ Thạnh huyện Đồng Xuân, dài rộng 6 trượng, cao 6 thước, nữ tường
dày 8 thước, đặt 1 khẩu súng Oanh sơn, 1 khẩu súng Tị sơn, 2 khẩu súng Quá sơn. Cấp một giấy tuần
phòng, kết hợp với 50 dõng dân sở tại để đóng giữ.

-Đồn Thạch Lĩnh: ở xã Phước Đức huyện Đồng Xuân, bốn mặt trồng tre gai, phái một viên Suất đội
và 10 binh lính đến đóng giữ, đồng thời canh giữ tù phạm.

-Đồn Phước Sơn: ở thôn Củng Sơn huyện Tuy Hoà, bốn phía trồng tre gai, phái một viên Suất đội
và 10 binh lính đến đóng giữ, đồng thời canh giữ tù phạm.

Lính tuyển: 1.461 người:
-Vệ tả Bình Định: 503 người.
-Vệ hữu thuỷ Bình Định: 402 người.
-Cơ hữu Bình Định: 506 người.
-Đội pháo thủ: 50 người.

Lính mộ:

-Đội tuần thành: 37 người.

Nhân đinh:

-Các hạng chính nạp: 7.865 người.

Ruộng đất:
-Ruộng: 23.013 mẫu 2 sào 1 tấc 1 phân 1 ly 1 hào 5 hốt.

Ruộng công: 290 mẫu 6 sào 9 thước 2 tấc 5 phân.
Ruộng tư: 22.722 mẫu 5 sào 5 thước 8 tấc 6 phân 2 ly 5 hào.

-Đất: 5.828 mẫu 5 sào 2 thước 1 tấc 6 phân 5 ly.
Đất công: 14 mẫu 3 sào 10 thước 3 tấc.
Đất tư: 5.814 mẫu 1 sào 6 thước 8 tấc 9 phân 1 ly 7 hào 5 hốt.

Thuế cả năm:

                                                                                                                                                                     
quân Tây Sơn đánh bật khỏi Phú Xuân đến khi Nguyễn ánh đem quân về giành lại được chính quyền.
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-Nộp bằng tiền: 23.057 quan 2 tiền 34 đồng tiền.
Thuế thân: 9.742 quan 4 tiền 30 đồng tiền.
Thuế ruộng: 6.903 quan 9 tiền 36 đồng tiền.
Thuế đất: 6.410 quan 8 tiền 28 đồng tiền.

-Nộp bằng thóc: 14.780 hộc 16 thưng 6 vốc 4 nắm 2 lẻ 5 nhóm.
Ruộng công: 211 hộc 10 thưng 8 vốc 1 nắm.
Ruộng tư: 14.569 hộc 5 thưng 8 vốc 3 nắm 7 lẻ 5 nhóm.

Huyện Đồng Xuân

Huyện lỵ ở địa phận thôn Hội Phú tổng Xuân Sơn, không có thành trì, bốn mặt trồng tre.

Huyện hạt1 đông giáp biển, tây giáp động Man, nam giáp tổng Bình Hoà huyện Tuy Hoà, bắc giáp
đèo Cù Mông huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định.

Đông tây cách nhau 70 dặm. Nam bắc cách nhau 119 dặm.

Huyện có 3 tổng, gồm 75 xã, thôn, phường, ấp.

1. Tổng Xuân Đài, 22 xã, thôn, phường:
1.Xã Xuân Đài 2.Thôn Tân Thạnh 3.Thôn Hà Bình 4.Thôn Triều Sơn
5.Thôn Phú Vĩnh 6.Thôn Vĩnh Cửu 7.Thôn Khoan Hậu 8.Xã Hương Lưu
9.Thôn Long Bình 10.Thôn Phước Lý Đông 11.Thôn Lệ Uyên
12.Thôn Bình Thạnh 13.Thôn Thạch Khê 14.Thôn Diêm Trường 15.Thôn Phú Hội
16.Thôn Tuỳ Luật 17.Phường Vịnh Hoà 18.Thôn Từ Nham 19.Thôn Hải Phú
20.Thôn Trung Trinh 21.Thôn Tuyết Diêm 22.Thôn Long Thạnh

2.Tổng Xuân Sơn, 24 xã, thôn, ấp:
1.Thôn Phú Thành 2.Thôn Cự Phú 3.Xã Phước Đức 4.Xã Định Phú
5.Thôn Định Trung 6.Thôn Phú Mỹ
7.ấp Mỹ Tài Hạ (do sống trên mặt nước, không có địa phận) 8.Thôn Định Phong
9.Thôn Chí Thạnh 10.Thôn Phú Tân 11.Xã Hà Thanh 12.Xã Ngân Sơn
13.Thôn Long Uyên 14.Thôn Hội Phú 15.Thôn Diêm Điền 16.Thôn Xuân Phu
17.Thôn Tiên Chu 18.Thôn Phú Hạnh 19.Thôn Phú Sơn 20.Thôn Lễ Thạnh
21.Thôn Phú ốc 22.Thôn Xuân Hoà 23.Thôn Tân Quy 24.Thôn Phúc Tuấn

3.Tổng Xuân Vinh, 29 xã, thôn:
1.Thôn Mỹ Phú 2.Xã Phong Phú 3.Thôn Tân Định 4.Xã Diêm Hộ
5.Thôn Phú Thường 6.Thôn Hội Sơn 7.Thôn Mỹ Thắng 8.Thôn Long Thuỷ
9.Thôn Phú Hoà 10.Thôn Phú Điềm 11.Thôn Hoà Đa 12.Thôn Phú Long
13.Thôn Phú Phong 14.Thôn Phú Quý 15.Thôn Phú Thạnh 16.Thôn Xuân Dục
17.Thôn Chánh Nghĩa 18.Xã Phú Vinh 19.Xã Liên Trì 20.Thôn Sơn Triều
21.Xã Quan Quang 22.Xã Thanh Vực 23.Thôn Phú Điền 24.Thôn Phú Cốc
25.Thôn Phú Mỹ 26.Thôn Tư Đức 27.Thôn Vân Hoà 28.Thôn Lương Sơn
29.Thôn Xuân Sơn

4.Động Man, 19 sách (thuộc nguồn Hà Duy):
1.Sách Tham Ngũ 2.Sách Tổng Khả 3.Sách Bàn Hàn 4.Làng Phủ Doãn

                                                     
1 Huyện Đồng Xuân : Huyện được thành lập và đặt tên từ đầu đời chúa Nguyễn Hoàng (1601), đặt thuộc

phủ Phú Yên. Nay là huyện Đồng Xuân và vùng phía bắc tỉnh Phú Yên.



đạo phú yên Đồng khánh địa dư chí

1612

5.Làng Phủ Nở 6.Làng Thuộc Trụ 7.Làng Lĩnh Quý 8.Làng Thượng Ngôn
9.Làng Thượng Cái 10.Sách Thượng Khoá 11.Làng Phủ Hân 12.Làng Châm Doanh
13.Làng Thượng Ân 14.Làng Phủ Phong 15.Làng Thượng Hiên 16.Sách Hà Phú
17.Sách Tham Đổ 18.Sách Tà Ong 19.Làng Đốc Lam

Phong tục:

Dân chăm chỉ nghề nông, phần nhiều khai khẩn ruộng núi. Tuy là nơi tận cùng rừng núi nhưng
cũng đôi chỗ có trang trại nhỏ. Nơi đất bằng thì đắp đê giữ nước tưới ruộng, đóng guồng kéo nước.
Việc nông chiếm phần chính yếu, nhưng buôn bán cũng nhiều nơi có. Miền ven núi thì chuyên chở
muối, đồ sắt lên miền ngược trao đổi với người Thượng. Miền ven biển đóng nhiều thuyền ván, thuyền
tre và không ít thuyền câu nhỏ1 chở hàng tạp hoá vượt biển đi buôn bán. ít người theo việc học, theo
nghề tàm tang cũng ít. Các nghề làm thợ thì rất thô vụng, đồ dùng thô sơ, việc tang lễ rất giản lược.
Gặp lễ tạ thần, phần nhiều bày diễn trò vui, đi lại thù tạc khá là tốn kém. Trang sức thì đàn ông cài tóc
bằng lược vuông (nhà giàu dùng lược đồi mồi bịt bạc), đàn bà đeo xuyến bạc. Lấy vợ thì phần nhiều ở
tại quê vợ, cho nên trong dân số người quê chính và người ngụ cư xấp xỉ bằng nhau. Theo đạo Thiên
chúa, gián tòng có 22 xã, thôn: Diêm Điền, Phú Điền, Phú Cốc, Phú Điềm, Mỹ Phú, Phong Phú, Chánh
Nghĩa, Chí Thạnh, Hà Thanh, Ngân Sơn, Định Phong, Định Trung, Phước Đức, Cự Phú, Vân Hoà,
Long Uyên, Định Phú, Bình Thạnh, Phú Vĩnh, Tư Đức, Xuân Đài, Thạch Khê. Còn như động Man thì
phong tục cũng giống như Man ở các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hoà.

Sản vật:

Trong huyện có hạng ruộng cấy vụ hè (tháng 9, tháng 10, tháng 11 xuống cấy; tháng 3, tháng 4
gặt), hạng ruộng cấy vụ thu và hạng ruộng cấy cả hai vụ hè thu (tháng 4, tháng 5 xuống cấy; tháng 8,
tháng 9 gặt). Lại có ruộng cấy lúa sớm (tháng 8, tháng 9 gieo cấy; tháng 12, tháng giêng gặt). Ruộng
vụ sớm phần nhiều là cấy lúa; còn mạch, đậu, mía, lạc thì nơi nào cũng có. Sáp ong, mật ong, song
mây, bông ta, ngựa thì phần nhiều ở các đầu nguồn đều có. Ngà voi, tê giác thì thỉnh thoảng có người
buôn lên vùng đất man đổi hàng, nhưng không phải lúc nào cũng có. Trước đây có sản trầm hương
nhưng những năm gần đây ít có. Xoài sản ở hai xã thôn Xuân Đài và Long Uyên, nhưng chỉ ở chùa Từ
Quang trên núi Xuân Đài có giống xoài quả to mà hương vị thơm ngon nhất, có lẽ do chất đất thích
hợp mà được như thế. Cây cù du2 trồng ở ruộng sâu thôn Định Phong. Đồ gốm sản xuất ở lò đất xã
Ngân Sơn. Đầm Cù Mông nhiều hải sâm, có hai loại đen3 trắng, mà loại hải sâm trắng thì rất ngon.
Muối trắng sản ở các xã thôn Tuyết Diêm, Hương Trầm, Lệ Uyên, Trung Trinh, địa thế nhỏ hẹp nên
cũng không có bao nhiêu.

Khí hậu:

Trong huyện nhiều núi, hơi có khí lam chướng. Nhiều nắng nóng, mới tháng 2, tháng 3 đã vào hè,
tháng 7, tháng 8 vẫn chưa hết nóng, đến tiết Lập đông mới cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Mùa hè mùa thu
nhiều gió nam, mùa đông nhiều gió bấc. Thuỷ triều lên mỗi tháng 2 lần, như tháng giêng, tháng 7 thì
vào các ngày mồng 5, 19; riêng hai tháng là tháng 2 và tháng 8 thì triều lên 3 lần vào các ngày mồng
3, 17 và 29.

                                                     
1 ở đây bản sao chép: cập bất mãn tiểu điếu thuyền (cùng các thuyền câu nhỏ không đầy?).

Theo nghĩa ở đầu câu viết đa tạo bản trúc thuyền (đóng nhiều thuyền ván thuyền tre), tiếp sau dùng từ cho cân
đối: cập bất thiểu tiểu điếu thuyền (cùng không ít thuyền câu nhỏ), có thể do nghe nhầm chép
nhầm.

2 Cù du, bản sao chép, không chuẩn. Cù du là thảm dệt bằng tơ đay. ĐNNTC nói ở hai huyện Đồng Xuân và Tuy
Hoà có lệ nộp thuế cù du, người lớn một năm mỗi người 3 đôi.

3 Bản sao: hữu ngư bạch nhị loại. Chép nhầm chữ ngư, đúng là chữ hắc .
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Nói:

Huyện hạt nhiều núi, nhưng là núi nhỏ, không có tên gọi nên khó nêu lên hết được, chỉ có các núi
Cù Mông, Mã Vụ, Thạch Lĩnh, Xuân Đài, Ôn Trì là những núi có tên mà thôi.

Sông:

-Sông Phú Ngân: bắt nguồn từ trong động Man vòng vèo chảy xuống, lòng sông nông sâu không
đều, chảy qua hai xã thôn là Phú Mỹ và Ngân Sơn, có bến đò công, nước sâu hơn 5 thước, khi triều
xuống không đến mức ấy. Sông chảy xuôi đến cửa biển Xuân Đài.

-Sông Long Bình: bắt nguồn trong rừng núi, chảy qua thôn Long Bình, có bến đò công, thuỷ triều
lên sâu 5 thước, thuỷ triều xuống sâu hơn 3 thước, chảy về phía đông rồi nhập vào biển.

Ngoài ra là các sông nhánh, đều nông hẹp.

Danh thắng:

-Chùa Từ Quang: ở trên núi xã Xuân Đài phía bắc huyện, cảnh trí thanh u. Xung quanh chùa nhiều
đá trắng, tục gọi là chùa Bạch Thạch.

-Ao Nước Nóng (Ôn Trì): ở thôn Phú Thành phía tây huyện, phía đông núi Ôn Trì, có tảng đá,
trong có lỗ rộng cả tấc phun ra nước nóng, tục gọi là Lò rượu, bên cạnh có cái ao vuông mấy trượng,
nước nóng tuôn chảy bốn mùa không cạn.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ huyện lỵ đi về phía nam, đến địa giới xã Phước Hậu huyện Tuy Hoà, hết
gần một ngày đường.

-Một đường quan báo từ huyện lỵ đi lên phía bắc đến đèo Cù Mông tỉnh Bình Định, hết già nửa
ngày đường.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến biển, hết một giờ.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đến thành đạo, hết 2 khắc. Lại đi về phía tây đến động Man, hết già
nửa ngày.

Đền miếu:

-Đền Sư Loan: ở xã Định Phú phía tây huyện. Tục truyền Sư Loan lúc trước theo Quận công Lương
Văn Chánh, làm chức Đội trưởng, sau khi chết táng tại đấy, người trong thôn lập đền thờ cúng, cầu đảo
thấy linh ứng.

-Đền Minh Uy: ở xã Ngân Sơn phía nam huyện, thờ Minh Uy Phương Đường phu nhân. Tương
truyền phu nhân là con gái của vua Lê Thánh Tông, dân chúng đến đền cầu đảo đều thấy linh thiêng
ứng nghiệm, nhiều lần được phong tặng.

Lính tuyển: 998 người.

Nhân đinh:

Các hạng chính nạp: 5.467 người.

Ruộng đất:

-Ruộng: 11.302 mẫu 2 thước 4 tấc 8 phân 5 ly 1 hào 5 hốt.
Ruộng công: 45 mẫu 2 sào 7 thước 5 tấc 2 phân 5 ly.
Ruộng tư: 11.256 mẫu 7 sào 9 thước 9 tấc 6 phân 1 hào 5 hốt.

-Đất: 2.290 mẫu 4 sào 1 thước 9 tấc 4 phân 1 ly 7 hào 5 hốt.
Đất công: 4 mẫu 5 sào 14 thước 5 tấc 5 phân.
Đất tư: 2.285 mẫu 8 sào 2 thước 3 tấc 9 phân 1 ly 7 hào 5 hốt.

Thuế cả năm:
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-Nộp bằng tiền: 12.684 quan 8 tiền 2 đồng tiền.
Thuế thân: 6.775 quan 1 tiền 30 đồng tiền.
Thuế ruộng: 3.390 quan 6 tiền 3 đồng tiền.
Thuế đất: 2.519 quan 29 đồng tiền.

-Nộp bằng thóc: 8.395 hộc 10 thưng 5 vốc 2 lẻ 5 nhóm.
Thuế ruộng công: 36 hộc 3 thưng 5 vốc 7 nắm.
Thuế ruộng tư: 8.359 hộc 6 thưng 9 vốc 3 nắm 2 lẻ 5 nhóm.

Huyện Tuy Hoà

Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Đông Phước tổng Hoà Bình, không có thành trì, bốn mặt trồng tre.

Huyện hạt1 phía đông giáp biển, tây giáp động Man, phía nam giáp địa giới đèo Đại Lĩnh (đèo Cả)
huyện Quảng Phước tỉnh Khánh Hoà, phía bắc giáp tổng Xuân Vinh huyện Đồng Xuân.

Đông tây cách nhau 92 dặm. Nam bắc cách nhau 68 dặm.

Huyện có 4 tổng, gồm 95 xã, thôn, phường:

1.Tổng Hoà Bình, 30 xã, thôn:
1.Xã Phước Hậu 2.Xã Quy Hậu 3.Xã Năng Tĩnh 4.Xã Bảo Tháp
5.Xã Đông Phước 6.Thôn Cẩm Sơn 7.Xã Tây Phú 8.Xã Phú Liên
9.Thôn Đại Phú 10.Thôn Vĩnh Phú 11.Xã Thạnh Nghiệp 12.Xã Phong Đăng
13.Xã Phú Lộc 14.Thôn Nguyệt Lãng 15.Thôn Bình Thản 16.Xã Cẩm Thạch
17.Xã Phú Ân 18.Thôn Củng Sơn 19.Thôn Chí Thản 20.Thôn Thạnh Hội
21.Xã Mậu Lâm 22.Thôn Thường Thạnh 23.Thôn Trường Xuân 24.Xã Ngân Điền
25.Xã Phượng Tường 26.Thôn Ngọc Lĩnh 27.Xã Ngọc Sơn 28.Thôn Hộ Bình
29.Xã Đông Lộc 30.Thôn Phú Điếu

2.Tổng Hoà Lạc, 24 xã, thôn, phường:
1.Xã Phú Thứ 2.Thôn Phú Nông 3.Thôn Vinh Thạnh 4.Thôn Dụ Chỉ
5.Thôn Phước Thạnh 6.Thôn Mỹ Lệ 7.Xã Phước Mỹ 8.Thôn Đồng Thạnh
9.Thôn Cảnh Phước 10.Thôn Phú Lạc 11.Thôn Thạch Bàn 12.Xã Thạch Thành
13.Thôn Xuân Thạnh 14.Thôn Lạc Nghiệp 15.Thôn Mỹ Thạnh 16.Thôn Tân Mỹ
17.Thôn Vĩnh Xuân 18.Thôn Phú Đa 19.Phường Nhiêu Giang
20.Thôn Hội Cư 21.Thôn Lương Phước 22.Phường Hương Giang
23.Thôn Lạc Mỹ 24.Thôn Phú Lương

3.Tổng Hoà Mỹ, 15 xã, thôn:
1.Thôn Ngọc Lâm 2.Thôn Vinh Ba 3.Thôn Phú Thuận 4.Thôn Phú Diễn
5.Thôn Cảnh Tĩnh 6.Thôn Thạnh Phú 7.Thôn Xuân Mỹ 8.Thôn Mỹ Phú
9.Thôn Phú Hữu 10.Thôn Quảng Tường 11.Xã Phú Nhiêu 12.Thôn Phú Thọ
13.Thôn Vạn Lộc 14.Xã Phú Đăng 15.Thôn Lạc Chỉ

4.Tổng Hoà Đa, 26 xã, thôn:
1.Thôn Thạch ChÈm 2.Thôn Thạch Lương 3.Thôn Phước Lâm 4.Thôn Thọ Lâm
5.Thôn Lạc Nông 6.Thôn Uất Lâm 7.Thôn Bàn Nham 8.Thôn Đông Tác
9.Thôn Phú Dật 10.Thôn Thạch Tuấn 11.Thôn Phú Hợp 12.Xã Đông Mỹ

                                                     
1 Huyện Tuy Hoà : Huyện được thành lập và đặt tên từ đầu đời chúa Nguyễn Hoàng (1601), thuộc phủ

Phú Yên. Nay là vùng thị xã Tuy Hoà và huyện Tuy Hoà tỉnh Phú Yên.
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13.Thôn Phước Bình 14.Thôn Nam Bình 15.Thôn Phước Giang 16.Thôn Phú Lạc
17.Thôn Thạnh Lâm 18.Xã Trường Thạnh 19.Xã Phước Lộc 20.Xã Phú Lâm
21.Xã Bàn Thạch 22.Thôn Phú Lễ 23.Thôn Đa Ngư 24.Thôn Mỹ Khê
25.Thôn Phú Khê 26.Thôn Hảo Sơn

5.Động Man, 32 sách (thuộc nguồn Thạch Thành):
1.Sách La Vàng 2.Sách Tà Chinh 3.Sách Làng Hinh 4.Sách Kỳ Dần
5.Sách Trừu Di 6.Sách Kỳ Dần Mi 7.Chòm Buôn Bút Ma Liên
8.Sách Buôn Trâu 9.Sách Đồng Bạc 10.Sách Cha Hà Ma Năng
11.Sách Cha Hư Ma Đeo 12.Sách Ma Manh 13.Sách Ma Tai
14.Sách Ma Du 15.Sách Ma Thu 16.Sách Ma Ly 17.Sách Ma Cục
18.Sách Kỳ Diệm 19.Sách Tổng Lăng 20.Sách Ma Thu1 21.Sách Buôn Xanh
22.Sách Ma Nghịch 23.Sách Nồi Xát 24.Sách Hà La 25.Sách Buôn Eo
26.Sách Buôn Huý 27.Sách Buôn Hươu 28.Sách Buôn Khôn 29.Sách Buôn Trình
30.Sách Ma Gầy 31.Sách Ma Cấm Ma Riêng 32.Sách Ma Cấm Ma Xin Ma Lam

Phong tục:

Cũng giống như huyện Đồng Xuân, nhưng việc đóng thuyền để đi buôn bán thì không có mấy.
Theo đạo Thiên chúa, toàn tòng chỉ có một thôn Lạc Chỉ; gián tòng có 7 thôn: Phước Hậu, Đông
Phước, Ngọc Lĩnh, Vinh Thạnh, Thạch Bàn, Thạch ChÈm và Mỹ Phù.

Sản vật:

Huyện hạt có ruộng vụ hè, ruộng vụ thu và ruộng hai vụ hè thu; lại có ruộng cấy cạn, ruộng gieo
cạn (tháng 5, tháng 6 gieo mạ, tháng 11, tháng 12 thu hoạch), nhưng ruộng gieo lúa cạn là nhiều. Lúa
mạch, đậu, mía, lạc nơi nào cũng có. Sáp ong, mật ong, dây mây, bông ta, lá trầu, trầm hương, tê giác,
ngà voi, ngựa sản ở đầu nguồn các sách Man. Trong dân cũng nhiều nhà nuôi ngựa, dùng để chuyên
chở. Các núi ở Đại Lĩnh phần nhiều sản dầu trám, cù du sản ở đầm sâu (tục gọi Bàu Hà) xã Trường
Thạnh.

Khí hậu:

Giống khí hậu huyện Đồng Xuân.

Nói:

Trong huyện hạt núi non kéo dài liên tiếp, nêu vài núi có tên: núi Bảo Tháp, núi Thạch Bi, núi Chủ
Sơn, núi Đại Lĩnh.

Sông:

-Sông Đà Diễn: bắt nguồn từ trong động Man, vòng vèo chảy xuống, nông sâu không đều, bờ rộng
cát dài, thế nước chảy xiết, qua thôn Phú Lễ có bến đò quan sâu hơn 5 thước, khi triều xuống không
đến mức ấy, chảy về phía đông làm tấn Đà Diễn.

-Sông Đà Nùng: bắt nguồn từ trong động Man, chảy quan thôn Bàn Nham có bến đò quan, bờ sông
giáp bến. Triều lên sâu hơn 5 thước, triều xuống sâu hơn 3 thước, có cá sấu, chảy về phía đông làm tấn
Đà Nùng.

Các nhánh sông khác ít và đều nhỏ hẹp.

Danh thắng:

-Bảo Tháp: ở xã Bảo Tháp, phía đông huyện lỵ. [Tháp dựng trên] đỉnh núi cao 4 trượng, bốn phía
nhìn vào đều thấy thế núi cao vút. Tương truyền tháp này do người Chiêm xây dựng.

                                                     
1 Theo ngv. thì trong các động này có 2 sách Ma Thu.
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-Đá bia: ở trên đỉnh núi Thạch Bi phía đông huyện lỵ. Khối đá to dựng đứng, cao vút sát mây, hình
dáng giống như tấm bia cho nên gọi tên như vậy1.

-Hải Hồ: ở chân núi Thạch Bi phía đông nam huyện lỵ. Chu vi hồ 112 trượng, rộng 20 trượng, nước
trong hồ chảy vào sông Đà Nùng rồi đổ ra biển. Bùn sâu, nhưng khuấy lên không đục. Trong hồ nhiều
cá sấu, nhưng tính cũng hơi thuần.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ huyện lỵ đi về phía nam đến ranh giới đèo Đại Lĩnh tỉnh Khánh Hoà, đi
hết một ngày.

-Một đường quan báo từ huyện lỵ đi về phía bắc đến địa giới xã Liên Trì huyện Đồng Xuân, hết 2
giờ.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến cửa biển Đà Diễn, hết một giờ.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến động Man, hết một ngày rưỡi.

Đền miếu:

-Đền Lương Công: ở xã Phượng Tường, phía tây huyện lỵ.

-Đền Thiên Y: ở chân núi Đại Lĩnh thôn Hiếu Sơn, phía nam huyện lỵ.

-Đền Chúa Sắt: ở trên đỉnh núi Tháp xã Bảo Tháp phía đông huyện lỵ.

Các đền miếu trên cầu đảo đều linh ứng, từng nhiều lần được phong tặng.

Lính tuyển: 463 người.

Nhân đinh:

Các hạng chánh nạp: 2.398 người.

Ruộng đất:

-Ruộng: 11.711 mẫu 1 sào 12 thước 6 tấc 2 phân 1 ly.
Ruộng công: 245 mẫu 4 sào 1 thước 7 tấc 2 phân 5 ly.
Ruộng tư: 11.465 mẫu 7 sào 10 thước 9 tấc 1 ly.

-Đất: 3.538 mẫu 1 sào 2 tấc 2 phân 4 ly.
Đất công: 9 mẫu 7 sào 10 thước 7 tấc 5 phân.
Đất tư: 3.528 mẫu 3 sào 4 thước 5 tấc.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng tiền: 10.372 quan 4 tiền 32 đồng tiền.
Thuế thân: 2.967 quan 3 tiền.
Thuế ruộng: 3.513 quan 3 tiền 33 đồng tiền.
Thuế đất: 3.891 quan 7 tiền 59 đồng tiền.

-Nộp bằng thóc: 6.385 hộc 6 thưng 1 hợp 4 quân.
Thuế ruộng công: 175 hộc 7 thưng 24 quân.
Thuế ruộng tư: 6.209 hộc 24 thưng 9 hợp.

                                                     
1 Về tên núi Thạch Bi các tài liệu cũ có 2 cách ghi khác nhau: hoặc chép là do đá núi cao to trông xa như hình

tấm bia nên gọi tên như thế (ĐNNTC, ĐKĐD), hoặc nói Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành dừng lại tại đây,
sai mài đá núi khắc chữ để chia địa giới với người Chiêm, cho nên có tên gọi ấy (Lê Quang Định, Hoàng Việt
nhất thống địa dư chí). Từ cuối Lê Trung hưng chữ khắc trên đá đã mòn hết (Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục).
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